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Tổng hợp vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng TiN hoặc HAp, 
ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế
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Ngày nay, nhu cầu sử dụng vật liệu y sinh, đặc biệt là 
các vật liệu y sinh chất lượng cao ngày càng gia tăng, 
việc tìm kiếm các vật liệu mới là rất cần thiết. Thông 
qua việc thực hiện hai đề tài nghiên cứu mã số VAST 
04.02/11-12 và 01C-03/03-2011-2, các nhà khoa học 

thuộc Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam đã cho thấy khả năng tương thích sinh học của hai 
loại vật liệu thép không gỉ (TKG) 316L phủ titan nitrua 

(TiN/TKG316L) và TKG 316L phủ hydroxyapatit (HAp/
TKG316L) trong dung dịch mô phỏng dịch cơ thể người 

trong 21 ngày thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu của các đề 
tài vừa góp phần giải quyết nhu cầu về vật liệu y sinh, 
vừa góp phần giảm chi phí nhập khẩu các vật liệu này.

Đặt vấn đề
Hiện nay, trong phẫu thuật 

chấn thương và chỉnh hình có 
nhiều loại vật liệu khác nhau 
được dùng làm nẹp vít cố định 
xương trong quá trình thay thế và 
hàn gắn xương như: TKG316L, 
hợp kim của coban (CoNiCrMo), 
titan kim loại và hợp chất của titan 
(Ti6Al4V, TiO2). Những vật liệu 
này nhìn chung có độ bền cơ lý 
hóa và khả năng tương thích sinh 
học cao với môi trường dịch cơ 
thể người. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp cấy ghép cụ thể, 
những vật liệu bằng kim loại và 
hợp kim vẫn ít nhiều bị ăn mòn, 
dẫn đến các phản ứng đào thải 
làm giảm tuổi thọ của vật liệu và 

gây ra những khó chịu nhất định 
cho bệnh nhân. Chính vì thế, vật 
liệu sử dụng trong quá trình cấy 
ghép xương phải đáp ứng được 
các yêu cầu cơ bản: có đặc tính 
chống ăn mòn cao, bền cơ học, 
có sự thích nghi tốt với cơ thể, 
không bị biến dạng khi tiệt trùng 
ở nhiệt độ cao và dễ sử dụng.

 Trên thực tế, giá thành của 
một số nẹp vít bằng titan hoặc hợp 
kim của titan khá cao, do đó việc 
ứng dụng vào thực tế gặp nhiều 
khó khăn. Để khắc phục nhược 
điểm này, đồng thời nâng cao 
tính tương thích sinh học giữa các 
mô của cơ thể người với bề mặt 
vật liệu và đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản của vật liệu sử dụng trong 
lĩnh vực cấy ghép xương, trên thế 

giới đã có nhiều công trình nghiên 
cứu tổng hợp màng sinh học như 
titan nitrua (TiN), hydroxyapatit 
(HAp) trên nền TKG và hợp kim 
nhằm mang lại các sản phẩm y 
sinh chất lượng cao, phù hợp với 
nhu cầu của con người [1-7]. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam những nghiên 
cứu về vấn đề này còn hạn chế.

TiN là hợp chất của titan và 
nitơ, có màu của kim loại vàng, có 
độ phản xạ cao và điện trở suất 
nhỏ, được ứng dụng nhiều trong y 
sinh bởi khả năng tương thích sinh 
học và chống ăn mòn tốt trong 
môi trường sinh học. Màng TiN 
được tổng hợp bằng các phương 
pháp vật lý như: lắng đọng pha 
hơi, phun plasma, mạ xung laze, 
phún xạ magnetron [5-7].
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HAp có công thức hóa học 
là Ca10(PO4)6(OH)2, tồn tại trong 
tự nhiên ở dạng khoáng chất, 
thuộc họ apatit và là khoáng chất 
chính trong khung xương, răng 
của người và động vật. HAp có 
nhiều ứng dụng trong y sinh học 
do đặc tính quý giá của nó: có 
hoạt tính và độ tương thích sinh 
học cao với các tế bào, các mô, 
không bị cơ thể đào thải, tồn tại 
ở nhiều trạng thái tập hợp. Màng 
HAp mịn, mỏng, phủ trên xương 
nhân tạo có tác dụng tăng cường 
khả năng liên kết với các mô và 
xương tự nhiên. 

Có rất nhiều phương pháp 
khác nhau được sử dụng để tổng 
hợp màng HAp trên nền kim loại 
và hợp kim như: phương pháp 
vật lý (plasma chân không, phun 
nhiệt, phương pháp phún xạ 
magnetron, phún xạ chùm ion, 
lắng đọng pha hơi...); phương 
pháp hóa học (sol-gel, nhúng, 
ngâm, ép nóng...) và phương 
pháp điện hóa. Mỗi phương pháp 
đều có ưu và nhược điểm riêng. 
Phương pháp điện hóa cho phép 
điều khiển chiều dày màng và 
màng tổng hợp được có độ tinh 
khiết cao [1, 3, 8, 9].

Với mục đích nâng cao chất 
lượng cho các nẹp vít bằng kim 
loại và hợp kim, việc phủ màng 
sinh học TiN và HAp là rất có triển 
vọng. Nếu thực hiện thành công 
ý tưởng này có thể góp phần giải 
quyết nhu cầu sử dụng vật liệu 
y sinh chất lượng cao ngày càng 
tăng của người dân Việt Nam. 
Để thực hiện ý tưởng này, Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam và 
Sở KH&CN Hà Nội đã cấp kinh 
phí cho Viện Kỹ thuật nhiệt đới 
chủ trì hai đề tài mã số VAST 
04.02/11-12 “Nghiên cứu chế tạo 

lớp phủ tổ hợp y sinh titannitrit 
và hydroxyapatit cấu trúc nano 
trên nền thép không gỉ, ứng dụng 
làm nẹp vít xương trong y tế” và 
01C-03/03-2011-2 “Nghiên cứu 
quy trình tổng hợp hydroxyapatit 
(HAp) dạng bột và màng, cấu trúc 
vi tinh thể nhằm ứng dụng làm vật 
liệu y sinh chất lượng cao”. Hai 
đề tài được triển khai với các mục 
tiêu chính: (1) Nghiên cứu quy 
trình tổng hợp màng HAp bằng 
phương pháp điện hóa trên nền 
vật liệu TKG316L; (2) Lựa chọn 
các điều kiện thích hợp tổng hợp 
màng TiN trên nền TKG316L 
bằng phương pháp phún xạ 
magnetron một chiều.

Các kết quả chính đã đạt được
Để đạt được mục tiêu chế 

tạo thành công nẹp vít xương 
TKG316L phủ màng TiN hoặc 
HAp, hai đề tài đã triển khai các 
nội dung nghiên cứu chính: nghiên 
cứu ảnh hưởng của các yếu tố 
đến quá trình tổng hợp màng HAp 
bằng phương pháp điện hóa trên 
nền vật liệu TKG316L; nghiên 
cứu các điều kiện tổng hợp màng 
TiN trên nền TKG316L bằng 
phương pháp phún xạ magnetron 
một chiều; xác định các đặc trưng 
hóa lý của hai loại vật liệu HAp/
TKG316L và TiN/TKG316L; khảo 
sát khả năng tương thích sinh học 
cũng như độ bền của hai loại vật 
liệu trong dung dịch mô phỏng 
dịch cơ thể người.  

Màng HAp được tổng hợp 
bằng phương pháp điện hóa trên 
nền TKG316L bằng phương pháp 
quét thế động trong dung dịch 
tổng hợp: 

Ca(NO3)2 3x10-2M + 

NH4H2PO4 1,8x10-2M + NaNO3 
0,15M + H2O2 6%; pH = 6

Nhiệt độ tổng hợp 75oC, 
khoảng quét thế 0 đến -1,6V/
SCE, 5 vòng tương ứng với thời 
gian 26,67 phút. Có thể điều 
khiển được chiều dày của màng 
HAp tổng hợp tùy theo từng mục 
đích sử dụng. Vật liệu tổng hợp 
được đạt chỉ tiêu chất lượng theo 
tiêu chuẩn ASTM F1185-03.

Vật liệu HAp/TKG316L có độ 
cứng Vickers là 1.030 kg/mm2, 
độ bền va đập 50 kg.cm, độ bám 
dính 57 MPa, độ bền mài mòn là 
5 l/mil, chiều dày màng khoảng 
20 µm, độ gồ ghề bề mặt trung 
bình, modul đàn hồi là 87 GPa. 
Tất cả các thông số này đều đáp 
ứng được yêu cầu làm vật liệu 
nẹp vít xương trong chỉnh hình và 
nha khoa.

Màng TiN được tổng hợp trên 
nền TKG316L bằng phương pháp 
phún xạ magnetron một chiều 
trong điều kiện: công suất nguồn 
400 W, áp suất buồng chân 
không 0,13 Pa, nhiệt độ nền TKG 
200oC, thời gian mạ 10-30 phút, 
tỷ lệ khí nitrơ/argon 1/10 (với tốc 
độ khí nitrơ 4 ml/phút và khí argon 
là 40 ml/phút, hàm lượng khí nitơ 
6%).

 Vật liệu TiN/TKG316L có độ 
cứng Vicker đạt 1.900 kg/mm2, 
độ bóng > 100 và độ bền va đập 
đạt theo tiêu chuẩn ASTMB571-
97 (R03), độ bền uốn 720 MPa và 
modun đàn hồi 190 GPa. 

   TKG316L HAp/TKG316L        TiN/TKG316L 
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Những nghiên cứu thử nghiệm 
vật liệu HAp/TKG316L và TiN/
TKG316L trong dung dịch mô 
phỏng dịch cơ thể người cho thấy 
sự hình thành màng HAp hay TiN 
với hình thái học tương tự như 
tổng hợp điện hóa, kết quả này 
đã khẳng định khả năng tương 
thích sinh học của hai loại vật liệu 
này. 

Từ các kết quả nghiên cứu đã 
lựa chọn được điều kiện thích hợp 
để tổng hợp vật liệu TKG316L 
phủ màng TiN hoặc màng HAp 
đáp ứng yêu cầu làm nẹp vít 
xương trong y tế. 

Tính sáng tạo

Trên thế giới đã có một số 
nhóm nghiên cứu sử dụng phương 
pháp áp thế hoặc áp dòng để 
tổng hợp màng HAp trên nền kim 
loại và hợp kim. Tuy nhiên, những 
phương pháp này cho phép tổng 
hợp được màng HAp có độ bám 
dính không cao với vật liệu nền. 
Để khắc phục nhược điểm này, 
nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
phương pháp quét thế tuyến tính 
với tốc độ chậm để tạo ra được 
những ion chính (PO4

3- và OH-) 
tham gia vào phản ứng tạo HAp, 
do đó màng HAp có độ bám dính 
tốt với nền TKG316L, có độ đồng 
đều và sít chặt trên bề mặt. 

Tính ứng dụng

Sản phẩm nẹp vít HAp/
TKG316L và TiN/TKG316L 
của chúng tôi sau quá trình thử 
nghiệm trên động vật nếu có kết 
quả tốt sẽ được tiến hành thử 
lâm sàng trên một số bệnh nhân 
tình nguyện. Nếu sản phẩm được 
đưa vào sử dụng trong thực tế sẽ 
có khả năng cạnh tranh về chất 
lượng và giá thành với các sản 
phẩm ngoại nhập cùng loại đang 
có trên thị trường Việt Nam.

Hiệu quả kinh tế và xã hội
Trong tương lai tại Việt Nam, 

vật liệu HAp/TKG316L, TiN/
TKG316L sẽ được ứng dụng vào 
ngành phẫu thuật chấn thương, 
chỉnh hình và cấy ghép xương. 
Với ưu điểm của màng phủ HAp 
hay TiN, nó sẽ xúc tiến quá trình 
liền xương nhanh hơn TKG316L 
không phủ HAp hay TiN, do đó 
làm giảm thời gian điều trị của 
bệnh nhân cấy ghép. Ngoài ra, 
hầu như không có phản ứng đào 
thải của cơ thể. Vật liệu nẹp vít 
HAp/TKG316L và TiN/TKG316L 
sau khi tháo ra khỏi cơ thể có 
thể xử lý tổng hợp lại màng HAp 
và màng TiN để tái sử dụng cho 
bệnh nhân khác mà vẫn đáp ứng 
tiêu chuẩn của nẹp vít xương y 
tế. 

Sản phẩm nẹp vít HAp/
TKG316L và TiN/TKG316L có 
ý nghĩa quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, góp phần đa dạng 
hóa các sản phẩm đang có trên 
thị trường. Mặt khác, hiện nay ở 
nước ta phần lớn các loại nẹp vít 
bằng kim loại thông thường cũng 
đang phải nhập với số lượng lớn 
và giá rất cao so với thu nhập 
của người dân Việt Nam. Để thay 
thế các loại nẹp vít chất lượng cao 
nhập khẩu, nhiệm vụ nghiên cứu 
và chế tạo những loại nẹp vít xương 
sử dụng trong y tế được xác định là 
một trong các hướng ưu tiên phát 
triển tại Việt Nam n
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